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TOM TAT

Nghién ctru dwoc tién hanh trén giéng vai thiéu dwoc tréng tai Luc Ngan, Bac Giang. Qua vai
dworc thu hoach tir cac cay vai dwoc xir Iy ché pham Kiviva (hén hop chét kich thich sinh trwéng va vi
lwong) ndng do 0,25g/ | véi s6 1an va thei diém khac nhau trong thoi gian trong trot. Két qua cho thay
Kiviva da c6 hiéu lwc trong viéc cai thién chat lwong va kéo dai kha nang bao quan cta qua sau thu
hoach. Vai dworc xtr ly Kiviva 3 1an da giam ty 1& hao hut khéi lwong, ty 1é théi héng mét cach ré rét;
mau sic vé qua dwoc duy tri; ham lwong chat khé hoa tan va vitamin C hao hut it nhat. Sau 4 tuan
bao quan & nhiét do 5°C, qua vai van dam bao chat lwong dinh dwéng va gia tri cam quan.

Tir khoa: Bao quan lanh, mau sic vé qua, xt ly treéc thu hoach.

SUMMARY

The experiment was conducted on litchi fruits var. ‘Thieu’ grown at Luc Ngan, Bac Giang
province. Litchi fruits were harvest on the trees which have been treated by spraying Kiviva (including
plant growth regulators and minerals) at concentration of 0.25g/l at different times. It has been shown
that Kiviva significantly improves the quality and lengthens the storability of the litchi fruits. Among
the tested formulas, three applications with Kiviva were best to reduce weight loss, rate of fruit rot,
TSS and vitamin C content and to maintain the fruit skin colour. After 4 weeks, fruits stored at 5°C

retained nutritional and organoleptic quality.

Key words: Cold storage, peel color, preharvest treatment.

1. DAT VAN DE

Vai thiéu 1a mét loai qua dic san cua
mién Bic Viét Nam. Véi dién tich tréng vai
khoang 62.000 ha, san lugng vai thiéu hang
nim rat 16n dat trén 150.000 tdn (Noéng
nghiép Viét Nam, 2010). Thém vao d6, do
qua vai chin tap trung (trong vong 1 thang)
trong diéu kién thoi tiét ning néng, mua
nhiéu nén tén thit sau thu hoach rat cao.
Thi trudng tiéu thu qua vai tudi lai han ché,
c6 t6i 60% vai tuoi phai sdy kho bang coéng
nghé va thiét bi lac hau nén chat lugng qua
sdy kém, khong dap ting dudc cac thi trudng
khac ngoai Trung Qudc.
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Pi c6 rat nhiéu nghién ctu trong va
ngoai nuéc tap trung tim kiém cac bién phap
bdo quan vai sau thu hoach (Jiang va Fu,
1999; Underhill va cs., 1992; Joas va cs.,
2005; Lin va cs., 2011; Tran Van Lai, 2005).
Tuy nhién, kha nang bdo quan céc loai qua
néi chung va qua vai néi riéng khong chi phu
thudc vao cong nghé bao quan. Viéc st dung
dinh dudng hdp 1y cho cay tréng & giai doan
trude thu hoach c6 thé cai thién cac dac diém
clia qua, giip ting cuong kha ning bao quan.
Mot s6 nghién ctiu da chting minh hiéu qua
cta viéc st dung chat diéu hoa sinh trudng va
vi lugng x1 1y trude thu hoach trén mot so loai
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cdy #n qua nhu sd ry (Looney va Lidster,
1980), mo (Southweek va cs., 1986), dao
(Zilkah va cs., 1997)... Nghién ctiu nay nham
xac dinh anh hudng cta ché pham Kiviva xt
Iy truéc thu hoach dén chat lugng va kha
ning bio quan qua vai sau thu hoach.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU

2.1. Vat liéu nghién ctru

Cac cdy vai thiéu thi nghiém & d6 tudi 9
- 10 nam, dudc trong tai xa& Hoéng Giang,
huyén Luc Ngan va dugc xi ly trudc thu
hoach bing ché& phdm Kiviva tit 1 - 3 14n (Ian
1 sau khi hinh thanh qua 1 thang; 1an 2 sau
lan 1 khoang 1 thang va lan 3 truée khi thu
hoach qua 15 ngay) véi nong do 0,25 g/lit.
Ché phadm sau khi hoa tan hoan toan dudgc
dung dé phun uét chum qua.

Ché€ phidm Kiviva dudc san xudt thi
nghiém tai B0 mon Céng nghé sau thu hoach
- Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Néi 14 mot
hén hop chat kich thich sinh trudng thuc vat
a- NAA, GA, va cac nguyén t6 da lugng (P,
K) va vi lugng (Mn, B, Mg).

Qua vai thu hoach ti cac cay thi nghiém
khi dat do chin (30% dién tich vd qua chuyén
sang mau dd) duge bao quan theo so d6 sau:

Céng thirc Sé}'f.‘”. Xr Iy S6 lan
iviva 1ap lai
CT 1 (bC) Nwéce sach 3
CT2 1 3
CT3 2 3
CT4 3 3

Cac qua vai da duge lua chon (déng déu
vé kich thudc; d6 chin; khéng sau bénh,...)
dude cit sat cudng rdi bao géi biang tui PE
day 0,03 cm, mbi tii chita 30 qua. Sau d6 cac
tii vai dugde xé&p vao cac thiung carton rbi dua
vao bao quan trong kho lanh 5°C. Vai dugc
theo doi trong trong 5 tuan, dinh ky hang
tuan kiém tra chat lugng bao quan.

2.2. Cac chi tiéu nghién citu

X4c dinh hao hut khéi lugng tu nhién
bing phuong phap can khéi lugng qua, st

dung can dién ti c6 dd chinh xac 0,001 g.
Mau sic vo qua duge xac dinh bang may do
mau NR 3000, Nhat Ban véi 3 chi s6 L, a, b.
Ty 1& thoi hong tinh theo phan tram s6 qua
héng trén téng s6 qua dua vao thi nghiém.

X4ac dinh ham lugng chit khé hoa tan
bang chiét quang k& cAm tay ATAGO — Nhat
Ban; dudng téng s6 bang may do quang phd
theo phuong phap ctia Nguyén Van Mui
(2001); ham lugng vitamin C bing phuong
phap chuédn d¢ i6t 0,01N.

Xit Iy 8 liéu bang chuong trinh Excel va
xt 1y thong ké bing chuong trinh Minitab.
So sanh gia tri trung binh ctia cic cong thiic
thi nghiém bang phép phan tich ANOVA.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng ctia ché phim Kiviva xi
ly truéc thu hoach dén sy hao hut
khéi luwgng ty nhién cua qua vai
trong thoi gian ton tr@

Trong thoi gian bdo quan, khéi luong
qua vai gidm tu nhién do qua thoit hoi nuée
va do qua trinh hé hap cta qua. Ca hai
nguyén nhan trén déu dan dén su suy giam
chat lugng dinh dudng (ham ludng chat kho)
va cadm quan (mau sic vo qua) cia qua.

S6 liéu 6 bang 1 cho thay, 6 cd 3 cong
thtic thi nghiém 14n cong thic d6i chiing déu
c6 su giadm khéi lugng tu nhién trong thoi
gian bao quan. So sanh gifia 4 cong thic thi
nghiém, hao hut khéi lugng ty nhién 6 cong
thiic d61 ching (PC) ludn cao hon 3 céng
thiic kia, su khac biét rd rét nhat 1a sau 2
tuan bao quan (mtc y nghia o = 0,05). Sau 4
tudn bao quan, vai 6 PC c6 ty 1& hao hut
5,9% thi ¢ vai xu 1y Kiviva 2 - 3 1an 1a 4,6%.
Trong 3 cong thiic xi ly Kiviva thi cong thiic
xti 1y 2 va 3 1an c6 miic hao hut khéi lugng
khong khac biét c6 y nghia. Nhu vay, ché
pham Kiviva xt 1y truéc thu hoach vai véi
thanh phan a-NAA va GA, da c6 tac dong
kéo dai thoi gian sinh trudng ctia qua, lam
cho vé qua day, cling hon nén da han ché su
thoat hoi nuéc cling nhu cudng do6 ho hap cua
qua vai tuoi trong thoi gian bao quan.
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Bang 1. Anh huộng ctia chộ pham Kiviva xi 1y trudc thu hoach dộn ty 1&¢ hao hut
khéi lugng tu nhién (%) ctia qua vai trong bao quan

Thoi gian binh quan

(tuan) CT1 CT2 CT3 CT4
0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 1,4° 1,2° 1,2° 0,7°
2 58° 552 4.2° 4,0°
3 58° 53° 4,3° 42°
4 59° 55° 46° 46°

Ghi chii: Cdc s6 mil trong ciing mét hang khong giong nhau thi sai khdc ¢ mike y nghia o = 0,05

Bang 2. Anh huéng ctia ché pham Kiviva xi 1y trude thu hoach dén mau sic vé qua
(chi s6 a) trong bao quan

Thoi gian binh quan

(tuan) CT1 CT2 CcT3 CT4
0 33,43° 30,44° 28,20° 25,12
1 35,562 32,01° 30,14° 29,33°
2 35,782 34,23% 32,56° 32,34°
3 36,00° 34,95% 33,13° 32,45°
4 38,082 35,62° 33,89° 32,56°

Ghi chii: Cdc s6 mil trong ciing mét hang khéng giong nhau thi sai khdc & mire Y nghia o = 0,05

3.2. Anh huéng ctia ché phim Kiviva xit
1y truée thu hoach dén sy bién ddi
mau sac vo qua vai trong thoi gian
bao quan
Vé6i qua vai (qua ho hap thudng) méic du

khéng ¢6 qua trinh chin sau thu hoach

nhung c6 su thay d6i vé mau sic vé qua. Sau
mot thoi gian ngin 1-2 ngay, vé qua vai cé
thé chuyén mau ti dé sang nau khi bao
quan & nhiét d¢ thuong. Mau sic vé qua thé
hién gia tri cAm quan ctia qua nén khi vé
qua bi nau hoa thi mat gia tri thuong pham.
Chi s6 a (c6 gia tri ti -60: xanh 14 cay
dén +60: dd) dudc st dung dé phan anh su
bién ddi mau sic cta vé qua vai trong bao
quan. Qua s6 liéu bang 2, thiy ring ngay
khi dua qua vao ton trit da c6 su khac biét vé
mau sic vo qua gitia vai PC va vai duge xt
1y ché pham Kiviva do Kiviva lam cham su
chin ctia qua ¢ giai doan truộc thu hoach (s6
liéu khong trinh bay). Chi s6 a ban dau 6 vai

DC 1a 33,43, trong khi 6 vai CT4 la 25,12.

Chi s6 a ting dan cung véi thoi gian tén trit

d tat ca cac cong thic thi nghiém nhung sau

4 tuan bao quan, chi sd a 6 vai DC 14 38,08, &
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vai CT4 1a 32,56. K&t qua nay cho phép gia
dinh ché& pham Kiviva da c6 tac dong dén su
bién d6i clia mau sic qua theo huéng lam
cham qua trinh nau hoa vo ciia qua vai. Sau
4 tuan tbén trit, qua vai cua cac CT3 va CT4
(xt Iy Kiviva 2 - 3 1an) van giii dudc mau sic
tuoi doé con ¢ CT1 va CT2 mau vé da sam lai
va qua trinh nAu hoa da thé hién r6 rét.

3.3. Anh hudng ctia ch& phim Kiviva xi&t
ly truée thu hoach dén ty 1& qua
théi héng
Bén canh sy hao hut vé khéi lugng tu

nhién, hién tugng théi héng cling 14 nguyén

nhan quan trong gy tén théit khéi lugng va
chat lugng clia qua vai tudi sau ton trii.

S6 liéu bang 3 cho thay, trong tuan dau
cua thdi gian bao quan ty 1& qua hu hdng 1a
khong c6. Chi dén tuin bao quan thia 2 thi
qua méi bat dau thoi hong, & CT1 c6 ty 1é hu
hong 16n nhat (13,3%) trong khi d6, cac cong
thtc c¢6 xt ly Kiviva thi ty 1& nay th4p hon,
dic biét 1a CT4 (3,3%). Sau 4 tuan tén tri, ty
1& qua hu héng 6 CT1 cao hon (15,5%) so véi
qua vai caa CT3 va CT4 (10 - 10,4%).
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Bang 3. Anh huéng ctia ch& pham Kiviva xi 1y truéc thu hoach dén
ty 1€ qua hu hong (%) trong bao quan

Thoi gian binh quan

(tuan) CT1 CT2 CT3 CT4
0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0
2 13,3° 10,0° 6,5° 3,3
3 15,0° 14,0° 12,4° 8,5°
4 15,5° 13,2° 10,4°¢ 10,0°¢

Ghi chit: Cdc s6 mii trong ciing mgt hang khong giong nhau thi sai khdc ¢ mikc y nghia a. = 0,05

Bang 4. Anh huéng ciua ché pham Kiviva xt 1y truée thu hoach dén
ham lugng chat rin hoa tan tong sé (°Bx) trong thit qua vai

Thai gian binh quéan

(tuan) CT1 CT2 CT3 CT4
0 16,1° 15,9° 14,2° 14,1°
1 15,4° 15,62 14,0° 13,9°
2 14,7° 14,4° 13,8° 13,7°
3 14,1° 13,0° 13,3° 13,3°
4 13,5° 13,0° 13,1° 13,1°

Ghi chii: Cdc s6 mil trong ciing mét hang khéng giong nhau thi sai khdc & mire Y nghia o = 0,05

Qua két qua thu dudge, c6 thé nhan dinh
rang ché pham Kiviva xt 1y truée thu hoach
c6 tac dung lam tang do day 16p vo qua, ting
chat lugng qua ciing nhu tiang stic dé khang
cia qua, han ché& su xAm nhiém cta vi sinh
vat trén bé mit qua nén ty 1& qua théi hong
sau ton trit lanh thap hon. Khi nghién ctu
anh hudng ctia GA, xiu 1y truéc thu hoach
trén cam, Greany va cs. (1994) da khing
dinh GA; lam cham qua trinh gid héa vo
qua, nhung khéng anh hudng dén chat lugng
bén trong qua, dong thsi lam giam tinh man
cam cua vo qua d6i véi rudi duc qua va bénh
nim. Cé dugc hiéu qua tich cyc nay la do cac
chat xi ly da lam tang do tré héa cta té bao
khién cho tinh man cam cua vé qua véi su
xam nhiém ctua ndm gidm di déng thoi truc
tiép ngin chin sy ndy mam va sinh trudng
ctua bao ti ndm trén vo qua. K&t qua nghién
ctiu trén giéng 1é “Leconte” ciing cho thay s

dung GA véi nong do6 10, 20, 40 ppm va acid
boric 50 ppm vao lic hoa nd ro c6 thé lam
ting d6 cting thit qua, 1am cham chin va
ting do day vo qua nén han ché r6i loan sinh
1y, hita hen duy tri ch4t lugng lam ting kha
ning bao quan 1& (Yehia va Hassan, 2005).
Nghién ctiu cua Lindhout va cs. (2008) trén
cam Navel cho thay, st dung GA, vao thoi
diém hop 1y c¢6 thé lam tiang d6 day vo qua
nén han ché hién tugng ndt va gidm hién
tugng Albedo, gitp cho viéc bao quan sau
thu hoach thuan 1¢i hon.

3.4. Anh hudng ctia ché phim Kiviva xit
ly trude thu hoach dén ham lugng
chat ran hoa tan téng s6 trong thit
qua vai
Trong nghién cu nay, chi tiéu ham

luong chét ran hoa tan téng s6 (TSS) dudc st

dung dé danh gia chat lugng dinh dudng cta

qua vai (Bang 4).
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Thi nghiém cho thay, TSS cua vai xt ly
Kiviva 2 - 3 1an va vai d6i chiing da c6 su sai
khac rd rét trudc khi dua qua vao ton tri
(mtc y nghia o = 0,05). Sy sai khac nay do
Kiviva xt ly truéc thu hoach da lam cham
qua trinh chin ctia qua khién TSS cua qua
DC cao nhat va qua CT3, CT4 (xu ly Kiviva
2 - 314an) c6 TSS thap hon. Mac du vai xu 1y
cling nhu vai khéng xt 1y Kiviva truéc thu
hoach, ham lugng chét rdn hoa tan téng s6
c6 xu hudng gidm di theo thoi gian bdo quan.
Sau 4 tudn bao quan, ham lugng chit rin
hoa tan tong s6 trong vai khong xt 1y va vai
dugc xt 1y chat kich thich sinh truéng va vi
lugng khong sai khac c6 y nghia, chiing t6 su
ton that chét hoa tan, cht yéu la dudng cua
vai xti ly Kiviva 3 - 4 1an & mtic thap hon so
v6i vai khong xt 1y hodc chi xt 1y 1 1an.

Nhu vay Kiviva xt 1y trude thu hoach cé
tac dung tidng chat luong qua, han ché cuong
d6 ho hap nén su giam ham lugng chét rin
hoa tan téng s6 trong ton tri 1a it hon. Tuy
vay, sau 4 tuan bao quan lanh, vai thi
nghiém van dap tng dugc yéu ciu ctia ngudi
tiéu dung vé do6 ngot. Xu 1y acid boric véi
néng d6 100 ppm ciing cai thién rd rét ham
lugng chat kho hoa tan trén qua 1é ciing nhu
lam cham qua trinh tiéu hao chat tan khi
bao quan (Yehia va Hassan, 2005).

3.5. Anh hudng ctia ch& phim Kiviva xi&t
ly trude thu hoach dén ham lugng
vitamin C trong thit qua vai
Vitamin C trong rau qua néi chung va

trong qua vai tudi néi riéng 1a chi tiéu quan

trong dé danh gia chét lugng dinh dudng cta
san pham. Trong thdi gian bao quan qua vai,
ham lugng vitamin C trong thit qua vai bi
gidm di (Bang 5). Tuy nhién miic d6 giam
gifia vai 6 cong thic DC va cong thic xi 1y

Kiviva truộc thu hoach cÂ6 su khac nhau.

Ngay tu khi dua vao bao quan, vai xu ly

Kiviva 3 - 4 1an c¢6 ham lugng vitamin C cao

hon so hén véi vai PC (mtc y nghia a =

0,05). Mitic dd giam ham lugng vitamin C cta

qua vai d6i chting luén cao hon so véi qua vai

thi nghiém. Cu thé sau 4 tuin bao quan,
ham lugng vitamin C trong thit qua vai &

CT1 1a 23,29 mg%, trong khi gia tri nay do

dugc ¢ vai xu ly Kiviva 3 lan 1a 25,98 mg%.

Nghién cttu cua Abdollahi va cs. (2010) khi

xt 1y bo két hgp véi paclobutazol da cai thién

ham lugng vitamin C trén qua dau tay.

Nhu vay, Kiviva khéng chi c6 tic dung
cai thién chat lugng qua vai trude thu hoach
ma con cai thién cau tric qua, han ché hoat
dong sinh 1y ctia qua vai trong thdi gian bao
quan. Do dé6 chat lugng va kha ning bdo quan
qua vai ¢6 xu ly Kiviva dugc cai thién ro rét.

Bang 5. Anh huéng ctua ché pham Kiviva xt 1y truée thu hoach dén
ham lugng vitamin C (mg%) trong thit qua vai

Thoi gian binh quéan

(tuan) CT1 CT2 CT3 CT4
0 27.05° 27.25° 28.65" 28.99°
1 26,49° 26,78° 28,12° 28,34°
2 26.24° 26.43° 27.59° 27.86°
3 24.81° 24.88° 25.61° 26.43°
4 23.29° 23.81° 24.98" 25.98°

Ghi chii: Cdc s6 mil trong ciing mét hang khéng giong nhau thi sai khdc ¢ mire y nghia o = 0,05
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4. KET LUAN

Xt 1y ché phdm Kiviva ((hén hgp chat
kich thich sinh trudng va vi lugng) véi nong
d6 0,25g/1 tit 2 - 3 14n vao cac thai diém khac
nhau trong qua trinh trong trot da co tac
dung cai thién chat lugng va kha ning bao
quan cua qua vai sau thu hoach. Vai duge xui
Iy Kiviva 3 1an da giam ty 1é hao hut khoi
lugng, ty 1é théi hong mét cach rd rét; mau
séc v6 qua dude duy tri; ham lugng chat kho
hoa tan va vitamin C hao hut it nh4t. Sau 4
tudn bao quan & nhiét d6 5°C, qua vai van
dam bao chat lugng dinh dudng va gia tri
cam quan.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên giống vải thiều được trồng tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Quả vải được thu hoạch từ các cây vải được xử lý chế phẩm Kiviva (hỗn hợp chất kích thích sinh trưởng và vi lượng) nồng độ 0,25g/ l với số lần và thời điểm khác nhau trong thời gian trồng trọt. Kết quả cho thấy Kiviva đã có hiệu lực trong việc cải thiện chất lượng và kéo dài khả năng bảo quản của quả sau thu hoạch. Vải được xử lý Kiviva 3 lần đã giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng, tỷ lệ thối hỏng một cách rõ rệt; màu sắc vỏ quả được duy trì; hàm lượng chất khô hòa tan và vitamin C hao hụt ít nhất. Sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ 5oC, quả vải vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và giá trị cảm quan.


Từ khoá: Bảo quản lạnh, màu sắc vỏ quả, xử lý trước thu hoạch.


SUMMARY


The experiment was conducted on litchi fruits var. ‘Thieu’ grown at Luc Ngan, Bac Giang province. Litchi fruits were harvest on the trees which have been treated by spraying Kiviva (including plant growth regulators and minerals) at concentration of 0.25g/l at different times. It has been shown that Kiviva significantly improves the quality and lengthens the storability of  the litchi fruits. Among the tested formulas, three applications with Kiviva were best to reduce weight loss, rate of fruit rot, TSS and vitamin C content and to  maintain the fruit skin colour. After 4 weeks, fruits stored at 5oC retained nutritional and organoleptic quality.


Key words: Cold storage, peel color, preharvest treatment.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Vải thiều là một loại quả đặc sản của miền Bắc Việt Nam. Với diện tích trồng vải khoảng 62.000 ha, sản lượng vải thiều hàng năm rất lớn đạt trên 150.000 tấn (Nông nghiệp Việt Nam, 2010). Thêm vào đó, do quả vải chín tập trung (trong vòng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều nên tổn thất sau thu hoạch rất cao. Thị trường tiêu thụ quả vải tươi lại hạn chế, có tới 60% vải tươi phải sấy khô bằng công nghệ và thiết bị lạc hậu nên chất lượng quả sấy kém, không đáp ứng được các thị trường khác ngoài Trung Quốc.


Đã có rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước tập trung tìm kiếm các biện pháp bảo quản vải sau thu hoạch (Jiang và Fu, 1999; Underhill và cs., 1992; Joas và cs., 2005; Lin và cs., 2011; Trần Văn Lài, 2005). Tuy nhiên, khả năng bảo quản các loại quả nói chung và quả vải nói riêng không chỉ phụ thuộc vào công nghệ bảo quản. Việc sử dụng dinh dưỡng hợp lý cho cây trồng ở giai đoạn trước thu hoạch có thể cải thiện các đặc điểm của quả, giúp tăng cường khả năng bảo quản. Một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng và vi lượng xử lý trước thu hoạch trên một số loại cây ăn quả như sơ ry (Looney và Lidster, 1980), mơ (Southweek và cs., 1986), đào (Zilkah và cs., 1997)...  Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến chất lượng và khả năng bảo quản quả vải sau thu hoạch.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Các cây vải thiều thí nghiệm ở độ tuổi 9 - 10 năm, được trồng tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn và được xử lý trước thu hoạch bằng chế phẩm Kiviva từ 1 - 3 lần (lần 1 sau khi hình thành quả 1 tháng; lần 2 sau lần 1 khoảng 1 tháng và lần 3 trước khi thu hoạch quả 15 ngày) với nồng độ 0,25 g/lít. Chế phẩm sau khi hoà tan hoàn toàn được dùng để phun ướt chùm quả.

Chế phẩm Kiviva được sản xuất thử nghiệm tại Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch - Trư​ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội là một hỗn hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật  (- NAA, GA3 và các nguyên tố đa lượng (P, K) và vi lượng (Mn, B, Mg). 


Quả vải thu hoạch từ các cây thí nghiệm khi đạt độ chín (30% diện tích vỏ quả chuyển sang màu đỏ) được bảo quản theo sơ đồ sau:


		Công thức

		Số lần xử lý Kiviva

		Số lần
lặp lại



		CT 1 (ĐC)

		Nước sạch

		3



		CT 2

		1

		3



		CT 3

		2

		3



		CT4

		3

		3



		

		

		





Các quả vải đã được lựa chọn (đồng đều về kích thước; độ chín; không sâu bệnh,...) được cắt sát cuống rồi bao gói bằng túi PE dày 0,03 cm, mỗi túi chứa 30 quả. Sau đó các túi vải được xếp vào các thùng carton rồi đưa vào bảo quản trong kho lạnh 5oC. Vải được theo dõi trong trong 5 tuần, định kỳ hàng tuần kiểm tra chất lượng bảo quản.


2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu


Xác định hao hụt khối lượng tự nhiên bằng phương pháp cân khối lượng quả, sử dụng cân điện tử có độ chính xác 0,001 g. Màu sắc vỏ quả được xác định bằng máy đo màu NR 3000, Nhật Bản với 3 chỉ số L, a, b. Tỷ lệ thối hỏng tính theo phần trăm số quả hỏng trên tổng số quả đưa vào thí nghiệm.


Xác định hàm lượng chất khô hòa tan bằng chiết quang kế cầm tay ATAGO – Nhật Bản; đường tổng số bằng máy đo quang phổ theo phương pháp của Nguyễn Văn Mùi (2001); hàm lượng vitamin C bằng phương pháp chuẩn độ iôt 0,01N.


Xử lý số liệu bằng chương trình Excel và xử lý thống kê bằng chương trình Minitab. So sánh giá trị trung bình của các công thức thí nghiệm bằng phép phân tích ANOVA. 


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử
       lý trước thu hoạch đến sự hao hụt
       khối lượng tự nhiên của quả vải 
       trong thời gian tồn trữ


Trong thời gian bảo quản, khối lượng quả vải giảm tự nhiên do quả thoát hơi nước và do quá trình hô hấp của quả. Cả hai nguyên nhân trên đều dẫn đến sự suy giảm chất lượng dinh dưỡng (hàm lượng chất khô) và cảm quan (màu sắc vỏ quả) của quả. 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy, ở cả 3 công thức thí nghiệm lẫn công thức đối chứng đều có sự giảm khối lượng tự nhiên trong thời gian bảo quản. So sánh giữa 4 công thức thí nghiệm, hao hụt khối lượng tự nhiên ở công thức đối chứng (ĐC) luôn cao hơn 3 công thức kia, sự khác biệt rõ rệt nhất là sau 2 tuần bảo quản (mức ý nghĩa ( = 0,05). Sau 4 tuần bảo quản, vải ở ĐC có tỷ lệ hao hụt 5,9% thì ở vải xử lý Kiviva 2 - 3 lần là 4,6%. Trong 3 công thức xử lý Kiviva thì công thức xử lý 2 và 3 lần có mức hao hụt khối lượng không khác biệt có ý nghĩa. Như vậy, chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch vải với thành phần (-NAA và GA3 đã có tác động kéo dài thời gian sinh trưởng của quả, làm cho vỏ quả dày, cứng hơn nên đã hạn chế sự thoát hơi nước cũng như cường độ hô hấp của quả vải tươi trong thời gian bảo quản.

Bảng 1. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên (%) của quả vải trong bảo quản


		Thời gian bình quân (tuần)

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		1

		1,4a

		1,2 a

		1,2 a

		0,7 b



		2

		5,8 a

		5,5 a

		4,2 b

		4,0 b



		3

		5,8 a

		5,3 b

		4,3 c

		4,2 c



		4

		5,9 a

		5,5 b

		4,6 c

		4,6 c





        Ghi chú: Các số mũ trong cùng một hàng không giống nhau thì sai khác ở mức ý nghĩa α = 0,05


Bảng 2. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến màu sắc vỏ quả (chỉ số a) trong bảo quản


		Thời gian bình quân (tuần)

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		0

		33,43 a

		30,44 b

		28,20 c

		25,12



		1

		35,56 a

		32,01 b

		30,14 c

		29,33 c



		2

		35,78 a

		34,23 ab

		32,56 b

		32,34 b



		3

		36,00 a

		34, 95 ab

		33,13 b

		32,45 b



		4

		38,08 a

		35,62 b

		33, 89 c

		32,56 c





        Ghi chú: Các số mũ trong cùng một hàng không giống nhau thì sai khác ở mức ý nghĩa α = 0,05


3.2. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử
       lý trước thu hoạch đến sự biến đổi 
       màu sắc vỏ quả vải trong thời gian
       bảo quản

Với quả vải (quả hô hấp thường) mặc dù không có quá trình chín sau thu hoạch nhưng có sự thay đổi về màu sắc vỏ quả. Sau một thời gian ngắn 1-2 ngày, vỏ quả vải có thể chuyển màu từ đỏ sang nâu khi bảo quản ở nhiệt độ thường. Màu sắc vỏ quả  thể hiện giá trị cảm quan của quả nên khi vỏ quả bị nâu hoá thì mất giá trị thương phẩm. 


Chỉ số a (có giá trị từ -60: xanh lá cây đến +60: đỏ) được sử dụng để phản ánh sự biến đổi màu sắc của vỏ quả vải trong bảo quản. Qua số liệu bảng 2, thấy rằng ngay khi đưa quả vào tồn trữ đã có sự khác biệt về màu sắc vỏ quả giữa vải ĐC và vải được xử lý chế phẩm Kiviva do Kiviva làm chậm sự chín của quả ở giai đoạn trước thu hoạch (số liệu không trình bày). Chỉ số a ban đầu ở vải ĐC là 33,43, trong khi ở vải CT4 là 25,12. Chỉ số a tăng dần cùng với thời gian tồn trữ ở tất cả các công thức thí nghiệm nhưng sau 4 tuần bảo quản, chỉ số a ở vải ĐC là 38,08, ở vải CT4 là 32,56. Kết quả này cho phép giả định chế phẩm Kiviva đã có tác động đến sự biến đổi của màu sắc quả theo hướng làm chậm quá trình nâu hoá vỏ của quả vải. Sau 4 tuần tồn trữ, quả vải của các CT3 và CT4 (xử lý Kiviva 2 - 3 lần) vẫn giữ được màu sắc tươi đỏ còn ở CT1 và CT2 màu vỏ đã sẫm lại và quá trình nâu hoá đã thể hiện rõ rệt. 


3.3. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử
       lý trước thu hoạch đến tỷ lệ quả
       thối hỏng 


Bên cạnh sự hao hụt về khối lượng tự nhiên, hiện tượng thối hỏng cũng là nguyên nhân quan trọng gây tổn thất khối lượng và chất lượng của quả vải tươi sau tồn trữ. 


Số liệu bảng 3 cho thấy, trong tuần đầu của thời gian bảo quản tỷ lệ quả hư hỏng là không có. Chỉ đến tuần bảo quản thứ 2 thì quả mới bắt đầu thối hỏng, ở CT1 có tỷ lệ hư hỏng lớn nhất (13,3%) trong khi đó, các công thức có xử lý Kiviva thì tỷ lệ này thấp hơn, đặc biệt là CT4 (3,3%). Sau 4 tuần tồn trữ, tỷ lệ quả hư hỏng ở CT1 cao hơn (15,5%) so với quả vải của CT3 và CT4 (10 - 10,4%).


Bảng 3. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến
tỷ lệ quả hư hỏng (%) trong bảo quản 


		Thời gian bình quân (tuần)

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		2

		13,3 a

		10,0 a

		6,5 b

		3,3



		3

		15,0 a

		14,0 a

		12,4 b

		8,5 c



		4

		15,5 a

		13,2 b

		10,4 c

		10,0 c





         Ghi chú: Các số mũ trong cùng một hàng không giống nhau thì sai khác ở mức ý nghĩa α = 0,05


Bảng 4. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến
hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số (oBx) trong thịt quả vải


		Thời gian bình quân (tuần)

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		0

		16,1 a

		15,9 a

		14,2 b

		14,1 b



		1

		15,4 a

		15,6 a

		14,0 b

		13,9 b



		2

		14,7 a

		14,4 a

		13,8 b

		13,7 b



		3

		14,1 a

		13,0 b

		13,3 b

		13,3 b



		4

		13,5 a

		13,0 a

		13,1 b

		13,1 b





        Ghi chú: Các số mũ trong cùng một hàng không giống nhau thì sai khác ở mức ý nghĩa α = 0,05

Qua kết quả thu được, có thể nhận định rằng chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch có tác dụng làm tăng độ dày lớp vỏ quả, tăng chất lượng quả cũng như tăng sức đề kháng của quả, hạn chế sự xâm nhiễm của vi sinh vật trên bề mặt quả nên tỷ lệ quả thối hỏng sau tồn trữ lạnh thấp hơn. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 xử lý trước thu hoạch trên cam, Greany và cs. (1994) đã khẳng định GA3 làm chậm quá trình già hóa vỏ quả, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong quả, đồng thời làm giảm tính mẫn cảm của vỏ quả đối với ruồi đục quả và bệnh nấm. Có được hiệu quả tích cực này là do các chất xử lý đã làm tăng độ trẻ hóa của tế bào khiến cho tính mẫn cảm của vỏ quả với sự xâm nhiễm của nấm giảm đi đồng thời trực tiếp ngăn chặn sự nảy mầm và sinh trưởng của bào tử nấm trên vỏ quả. Kết quả nghiên cứu trên giống lê “Leconte” cũng cho thấy sử


dụng GA với nồng độ 10, 20, 40 ppm và acid boric 50 ppm vào lúc hoa nở rộ có thể làm tăng độ cứng thịt quả, làm chậm chín và tăng độ dày vỏ quả nên hạn chế rối loạn sinh lý, hứa hẹn duy trì chất lượng làm tăng khả năng bảo quản lê  (Yehia và Hassan, 2005). Nghiên cứu của Lindhout và cs. (2008) trên cam Navel cho thấy, sử dụng GA3 vào thời điểm hợp lý có thể làm tăng độ dày vỏ quả nên hạn chế hiện tượng nứt và giảm hiện tượng Albedo, giúp cho việc bảo quản sau thu hoạch thuận lợi hơn.


3.4. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử
       lý trước thu hoạch đến hàm lượng 
       chất rắn hoà tan tổng số trong thịt
       quả vải


Trong nghiên cứu này, chỉ tiêu hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số (TSS) được sử dụng để đánh giá chất lượng dinh dưỡng của quả vải (Bảng 4).


Thí nghiệm cho thấy, TSS của vải xử lý Kiviva 2 - 3 lần và vải đối chứng đã có sự sai khác rõ rệt trước khi đưa quả vào tồn trữ (mức ý nghĩa ( = 0,05). Sự sai khác này do Kiviva xử lý trước thu hoạch đã làm chậm quá trình chín của quả khiến TSS của quả ĐC cao nhất và quả CT3, CT4 (xử lý Kiviva 2 - 3 lần) có TSS thấp hơn. Mặc dù vải xử lý cũng như vải không xử lý Kiviva trước thu hoạch, hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số có xu hướng giảm đi theo thời gian bảo quản. Sau 4 tuần bảo quản, hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số trong vải không xử lý và vải được xử lý chất kích thích sinh trưởng và vi lượng không sai khác có ý nghĩa, chứng tỏ sự tổn thất chất hòa tan, chủ yếu là đường của vải xử lý Kiviva 3 - 4 lần ở mức thấp hơn so với vải không xử lý hoặc chỉ xử lý 1 lần.


Như vậy Kiviva xử lý trước thu hoạch có tác dụng tăng chất lượng quả, hạn chế cường độ hô hấp nên sự giảm hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số trong tồn trữ là ít hơn. Tuy vậy, sau 4 tuần bảo quản lạnh, vải thí nghiệm vẫn đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng về độ ngọt. Xử lý acid boric với nồng độ 100 ppm cũng cải thiện rõ rệt hàm lượng chất khô hòa tan trên quả lê cũng như làm chậm quá trình tiêu hao chất tan khi bảo quản (Yehia và Hassan, 2005).


3.5. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử
       lý trước thu hoạch đến hàm lượng
       vitamin C trong thịt quả vải


Vitamin C trong rau quả nói chung và trong quả vải tươi nói riêng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm. Trong thời gian bảo quản quả vải, hàm lượng vitamin C trong thịt quả vải bị giảm đi (Bảng 5). Tuy nhiên mức độ giảm giữa vải ở công thức ĐC và công thức xử lý Kiviva trước thu hoạch có sự khác nhau. Ngay từ khi đưa vào bảo quản, vải xử lý Kiviva 3 - 4 lần có hàm lượng vitamin C cao hơn so hẳn với vải ĐC (mức ý nghĩa ( = 0,05). Mức độ giảm hàm lượng vitamin C của quả vải đối chứng luôn cao hơn so với quả vải thí nghiệm. Cụ thể sau 4 tuần bảo quản, hàm lượng vitamin C trong thịt quả vải ở CT1 là 23,29 mg%, trong khi giá trị này đo được ở vải xử lý Kiviva 3 lần là 25,98 mg%. Nghiên cứu của Abdollahi và cs. (2010) khi xử lý bo kết hợp với paclobutazol đã cải thiện hàm lượng vitamin C trên quả dâu tây.


Như vậy, Kiviva không chỉ có tác dụng cải thiện chất lượng quả vải trước thu hoạch mà còn cải thiện cấu trúc quả, hạn chế hoạt động sinh lý của quả vải trong thời gian bảo quản. Do đó chất lượng và khả năng bảo quản quả vải có xử lý Kiviva được cải thiện rõ rệt. 


Bảng 5. ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến
hàm lượng vitamin C (mg%) trong thịt quả vải


		Thời gian bình quân (tuần)

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		0

		27.05a

		27.25a

		28.65b

		28.99c



		1

		26,49 a

		26,78 a

		28,12 b

		28,34 b



		2

		26.24a

		26.43a

		27.59b

		27.86b



		3

		24.81a

		24.88a

		25.61b

		26.43c



		4

		23.29a

		23.81a

		24.98b

		25.98c





         Ghi chú: Các số mũ trong cùng một hàng không giống nhau thì sai khác ở mức ý nghĩa α = 0,05


4. KẾT LUẬN


Xử lý chế phẩm Kiviva ((hỗn hợp chất kích thích sinh trưởng và vi lượng) với nồng độ 0,25g/l từ 2 - 3 lần vào các thời điểm khác nhau trong quá trình trồng trọt đã có tác dụng cải thiện chất lượng và khả năng bảo quản của quả vải sau thu hoạch. Vải được xử lý Kiviva 3 lần đã giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng, tỷ lệ thối hỏng một cách rõ rệt; màu sắc vỏ quả được duy trì; hàm lượng chất khô hòa tan và vitamin C hao hụt ít nhất. Sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ 5oC, quả vải vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và giá trị cảm quan.
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